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nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty cổ phần viglacera thăng long

· Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 03 năm 2010.

· Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long ngày 24 /3/2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Viglacera Thăng Long được tổ chức tại trụ sở Công ty; Địa chỉ: Phường Phúc thắng - Thị xã  Phúc Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 24 tháng 3 năm 2014.

Tham dự đại hội có 54 cổ đông sở hữu 5.122.330 cổ phần và chiếm tỷ lệ 73,3% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

đại hội quyết nghị

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Báo cáo kết quả SXKD năm 2013 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu chính sau đây:

	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Kế hoạch
	Thực hiện
	%TH/KH

	1
	Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	1.008
	862
	86

	2
	KhÊu hao TSC§+SCL
	Triệu đồng
	16.133
	18.357
	114

	3
	Nợ phải thu
	Triệu đồng
	26.000
	25.359
	97

	4
	TNBQ người lao động
	1000/ng­êi/th¸ng
	5.024
	5.573
	111


Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.613.830  cp, đạt tỷ lệ: 90,07%

- Số cổ phần không nhất trí:              508.500  cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

- Số cổ phần không có ý kiến:        không 
Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2013 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2014.
Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.613.830  cp, đạt tỷ lệ: 90,07%

- Số cổ phần không nhất trí:              508.500  cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

- Số cổ phần không có ý kiến:        không 
Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động SXKD của Ban kiểm soát Công ty năm 2013:
	TT
	Chỉ tiêu
	§VT
	Giá trị

	1
	Sản lượng sản xuất (m2)
	M2
	4.549.626

	2
	Doanh thu thuần
	Tr®
	328.851

	3
	Vốn điều lệ
	Tr®
	69.898

	4
	Nộp ngân sách Nhà nước
	Tr®
	6.385

	5
	Thu nhập bình quân đồng/ng/tháng
	1.000đ/ng/th¸ng
	5.573

	6
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	Tr®
	11.475

	7
	Nguyên giá TSCĐ đầu kỳ
	Tr®
	312.091

	8
	Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ
	Tr®
	324.322

	9
	Khấu hao trong năm
	Tr®
	11.035

	10
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr®
	862


Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.613.830  cp, đạt tỷ lệ: 90,07%

- Số cổ phần không nhất trí:              508.500  cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

- Số cổ phần không có ý kiến:        không 
Điều 4: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2013:
Thực hiện theo quy chế 230/TCT-HĐQT về quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và Quyết định số 313/TCT-HĐTV về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác.
- Thù lao Hội đồng quản trị : 205 triệu đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát:   73,5 triệu đồng.
Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.603.766  cp, đạt tỷ lệ: 89,88%

- Số cổ phần không nhất trí:          Không
- Số cổ phần không có ý kiến:       518.564 cp, đạt tỷ lệ: 10,12%

Điều 5: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban giám đốc với những nội dung sau đây:
5.1 Các chỉ tiêu chính:

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế
: 2.467  triệu đồng.

- Chỉ tiêu KH TSCĐ 
:            11.163 triệu đồng.

- Dư nợ phải thu


: 25.000 triệu đồng.
- Chỉ tiêu thu nhập bình quân
: 6.538.000 ®ång/ng­êi/th¸ng.
Ghi chú: 

- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đã bao gồm  phần  lỗ do bán  hàng tồn là 3.749 tỷ (406.255m2) và chi phí dừng sản xuất để sửa chữa MMTB là 4.149 tỷ đồng.

- Về hoạt động sản xuất : Phân xưởng sản xuất 1 (02 dây chuyền): Dừng dây chuyền và tổ chức sửa chữa từ 29/01- 23/02/2014. Phân xưởng sản xuất 2 (01 dây chuyền):  Dừng sửa chữa  từ 15/01 -06/3/2014 .

Các giải pháp :

a. Về cơ cấu sản phẩm:

- Phân xưởng sản xuất 1: Tập trung sản xuất các dòng sản phẩm gạch ốp có lợi thế như sản phẩm 300x450,  300x300, 300x600. Tháng 4/2014 sản xuất sản phẩm Inkjet.

- Phân xưởng sản xuất 2 : Sản xuất gạch lát 500x500, 600x600 và ngói . Tổ chức sản xuất sản phẩm mới: ngói phẳng  trong quý 2/2014. 
b. Về chất lượng sản phẩm:

- Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn  nội bộ do Tổng công ty Viglacera ban hành, cụ thể sản phẩm của  CP Thăng Long TCCS GOL 01: 2013, TCCS GOL 02: 2013. 
+ Sản phẩm gạch ốp mài tỷ lệ A1 quý 1+2 là trên 90%; quý 3+4 trên 95%

+ Sản phẩm gạch ốp không mài tỷ lệ A1 trên 90%
+ Sản phẩm gạch lát tỷ lệ A1 quý 1+2 là trên 85%; quý 3+4 trên  90%
+ Sản phẩm ngói tỷ lệ A1 trên 95%
c. Kiểm soát và tiết giảm chi phí:
+ Kiểm soát chặt chẽ giá, chất lượng và quy trình nhập xuất vật tư, nhập xuất sản phẩm. HĐQT  đơn vị duyệt giá đầu vào của  nguyên- nhiên vật liệu chính.

- Nghiên cứu, thử nghiệm các mẫu nguyên liệu và đàm phán giảm giá nguyên liệu xương – men, màu với nhà cung cấp.

- Tiết giảm chi phí quản lý 5% trong cơ cấu giá thành toàn bộ so với thực hiện năm 2013.

- Tiết giảm chi phí tài chính trên 10% so với thực hiện năm 2013.

- Thực hiện việc khoán chi phí sản xuất tới các bộ phận, rà soát hàng tháng, quy trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân, từng bộ phận đối với các chỉ tiêu sản lượng, chất lượng , thu hồi, hiệu quả. 

d. Phối hợp công tác kinh doanh:

+ Thực hiện đánh giá hợp đồng theo từng tháng, quý với Công ty Kinh doanh, Công ty thương mại chi tiết theo sản phẩm, doanh thu, tiến độ dòng tiền, thu nợ để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

+ Lập phương án bán hàng tồn kho chi tiết theo gói, HĐQT đơn vị duyệt đối với từng gói về giá bán và các giải pháp kèm theo trước khi triển khai thực hiện.

e.Tiếp tục rà soát, tinh giảm và sắp xếp lại lao động để tăng năng suất lao động trên từng dây chuyền ; Áp dụng quy trình quản lý tiên tiến, có hiệu quả như mô hình các công ty tư nhân và đưa mức hao phí lao động tối thiểu bằng với các đối thủ.

5.2 Công tác đầu tư và sửa chữa lớn TSCĐ năm 2014:

5.2.1 Công tác đầu tư mới. Xin chủ trương đầu tư các thiết bị :

- Đầu tư máy Inkjet ;

- Đầu tư máy mài khô;

- Đầu tư máy phát điện.

5.2.2 Công tác sửa chữa lớn:

	TT
	Nội dung
	Tự làm
	Thuê ngoài
	Tổng cộng
	Dự phòng (3%)
	Dự toán

	
	
	Vật tư
	Nhân công
	Cộng
	Vật tư
	Nhân công
	Cộng
	
	
	

	I
	Phân xưởng sản xuất 01
	3.064
	602
	3.666
	3.245
	838
	4.083
	7.749
	232
	7.982

	1
	Trạm khí than
	476
	86
	562
	2.439
	639
	3.079
	3.641
	109
	3.750

	 
	Lò nguội 1
	226
	33
	259
	971
	284
	1.255
	1.515
	45
	1.560

	 
	Lò nguội 2
	223
	36
	259
	971
	287
	1.258
	1.517
	45
	1.562

	 
	Lò nóng
	27
	17
	44
	496
	69
	565
	609
	18
	628

	2
	Phối liệu xương
	232
	78
	310
	176
	61
	237
	546
	16
	563

	 
	Hệ thống cấp liệu 
	32
	18
	50
	61
	15
	76
	126
	4
	130

	 
	Máy nghiền xương
	51
	17
	68
	0
	0
	0
	68
	2
	70

	 
	Sấy phun
	149
	43
	192
	115
	46
	161
	352
	11
	363

	3
	Nghiền men
	45
	29
	74
	 
	 
	0
	74
	2
	76

	4
	Máy ép
	732
	85
	817
	 
	 
	0
	817
	25
	842

	5
	Lò nung 1&2
	500
	127
	627
	579
	87
	666
	1.294
	39
	1.332

	6
	Dây chuyền 1
	185
	38
	224
	 
	 
	0
	224
	7
	230

	7
	Lò nung 2 tầng
	280
	90
	370
	 
	 
	0
	370
	11
	381

	8
	Phân loại + Mài cạnh
	100
	33
	133
	 
	 
	0
	133
	4
	137

	9
	Thiết bị phụ trợ
	38
	25
	63
	51
	 
	51
	114
	3
	117

	10
	Lớp lót máy nghiền
	272
	 
	272
	 
	20
	20
	292
	9
	300

	11
	Lợp mái nhà
	161
	 
	161
	 
	30
	30
	192
	6
	197

	12
	Mái che DC men
	42
	12
	54
	 
	 
	 
	54
	2
	55

	II
	Phân xưởng sản xuất 02
	2.180
	286
	2.466
	727
	251
	978
	3.444
	103
	3.548

	1
	Phối liệu xương
	222
	55
	277
	237
	58
	295
	572
	17
	589

	2
	Thiết bị phụ trợ
	87
	18
	105
	 
	 
	0
	105
	3
	108

	3
	Máy ép - Hầm sấy
	341
	48
	389
	71
	1
	72
	462
	14
	475

	4
	Nghiền men + DC men
	116
	37
	153
	 
	 
	0
	153
	5
	157

	5
	Lò nung + Phân loại
	495
	117
	612
	418
	82
	500
	1.112
	33
	1.146

	6
	Cải tạo dây chuyền
	341
	12
	353
	 
	 
	0
	353
	11
	364

	7
	Lợp mái nhà
	577
	 
	577
	 
	110
	110
	687
	21
	708

	 
	Tổng cộng
	5.243
	889
	6.132
	3.973
	1.089
	5.062
	11.194
	336
	11.530


5.2.3 Công tác đầu tư khác: 

- Rà soát, thanh lý các tài sản cố định không cần dùng;

- Thực hiện việc quyết toán các công trình xây dựng và các công tác sửa chữa lớn tài sản cố định đã hoàn thành.

5.3 Công tác đào tạo năm 2014
- Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo cán bộ quản lý, nâng cao nghiệp vụ, đào tạo lại công nhân kỹ thuật ngay trong thời gian dừng sản xuất để sửa chữa MMTB.

Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.613.830  cp, đạt tỷ lệ: 90,07%

- Số cổ phần không nhất trí:              508.500  cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

- Số cổ phần không có ý kiến:        không 

Điều 6 Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 :

Thực hiện theo quy chế 230/TCT-HĐQT về quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và Quyết định số 313/TCT-HĐTV về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác. 

Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                      4.578.415 cp, đạt tỷ lệ: 89,38%

- Số cổ phần không nhất trí:         Không
- Số cổ phần không có ý kiến:       543.915 cp, đạt tỷ lệ: 10,62%

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 
+ Bà Nguyễn thị Cẩm Vân thôi là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long.
+ Ông  Phùng Văn Hải là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long..

Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     5.122.330  cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không nhất trí:          Không
- Số cổ phần không có ý kiến:       Không
Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC được lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.  Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính quý.

Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.609.430  cp, đạt tỷ lệ: 89,99%

- Số cổ phần không nhất trí:          508.500  cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

- Số cổ phần không có ý kiến:       4.400 cp, đạt tỷ lệ: 0,09%

Điều 9: Hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Hội đồng quản trị họp hằng tháng đánh giá kết quả tháng trước và giao kế hoạch tháng sau.

- Ban kiểm soát thực hiện báo cáo kiểm soát hoạt động SXKD  hàng tháng gửi HĐQT  trước ngày 5 hàng tháng.
Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.613.830  cp, đạt tỷ lệ: 90,07 %

- Số cổ phần không nhất trí:            Không
- Số cổ phần không có ý kiến:           508.500 cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty các nội dung sau đây:


- ủy quyền lựa chọn cán bộ công nhân viên Công ty tham gia các chương trình đào tạo theo kế hoạch.

- ủy quyền phê duyệt và triển khai các công tác đầu tư mới tài sản; công tác sửa chữa lớn TSCĐ; công tác thanh lý các tài sản cố định không cần dùng theo đúng pháp luật và đảm bảo hiệu quả. 
- ủy quyền phê duyệt các báo cáo đầu tư, sửa chữa lớn TSCĐ; quyết toán vốn đầu tư; quyết toán công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Công ty trong phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc được quy định trong điều lệ của Công ty và theo quy định của Pháp luật.

- ủy quyền quyết định các phương án vay vốn, phương án thế chấp tài sản để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- ủy quyền chỉ đạo điều hành các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty theo các chỉ tiêu đã đề ra trong Nghị quyết này.
Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     4.613.830  cp, đạt tỷ lệ: 90,07%

- Số cổ phần không nhất trí:              508.500  cp, đạt tỷ lệ: 9,93%

- Số cổ phần không có ý kiến:        không 
Điều 11: Công bố thông tin: Các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được đăng tải trên website: www.viglacerathanglong.com.vn
Phần biểu quyết: 

- Số cổ phần nhất trí:                     5.122.330  cp, đạt tỷ lệ: 100 %

- Số cổ phần không nhất trí:          Không
- Số cổ phần không có ý kiến:       Không
Điều 12: Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn các báo cáo trình trước đại hội    và giao cho HĐQT, Ban kiểm soát, triển khai thực hiện các nội dung đã được nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào đại hội cổ đông kỳ họp lần sau.







          
t/m đại hội đồng cổ đông








 Chủ toạ đại hội
                                                            Nguyễn Minh Tuấn
Nơi nhận:






   

· Uỷ ban CKNN

· Sở GD chứng khoán Hà Nội
· Đại hội đồng cổ đông                                                      

· HĐQT Công ty

· BKS Công ty

· Giám đốc Công ty

· Các phòng ban

· Lưu văn phòng Công ty.
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